Tổng công ty công nghiệp xi măng vn  cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Công ty cp vicem thương mại xi măng                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


 

   Số:  332 /TmXM-TCKT           
  
   Hà Nội, ngày 02 tháng  05 năm 2012

    V/v: Giải trình chênh lệch các chỉ tiêu của 

  Báo cáo kiểm toán kết thúc ngày 31/12/2011. 
Kính gửi: 


      - Uỷ ban chứng khoán Nhà nước;
          
       


      - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 lập ngày 28/01/2012 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng.

Căn cứ Báo cáo kiểm toán năm 2011 ngày 20/02/2012 của Công ty cổ phần Vicem Thương mại xi măng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán. 
Ngày 02 tháng 5 năm 2012 Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng nhận được văn bản số 557/SGDHN-QLNY ngày 26 tháng 4 năm 2012 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội V/v chênh lệch LNST năm 2011 giữa BCTC kiểm toán 2011 và BCTC tự lập.  
Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng xin được giải trình chênh lệch các chỉ tiêu giữa Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 và Báo cáo kiểm toán  năm 2011 như sau:

I. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2011:
	Chỉ tiêu
	MS
	Luỹ kế Báo cáo quý 4 năm  2011
	Báo kiểm toán năm 2011 
	Chênh lệch

	1
	2
	3
	4
	5=4-3

	1. Giá vốn hàng bán 
	11
	1.492.566.326.971
	1.492.182.872.291
	(383.454.680)

	2.Lợi nhuận gộp 
	20
	62.997.503.968
	63.380.958.648
	383.454.680

	3. Doanh thu hoạt động tài chính
	21
	4.847.368.542
	4.601.812.986
	(245.555.556)

	4. Chi phí tài chính
	22
	22.330.000
	0
	(22.330.000)

	5. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	25
	17.183.510.339
	17.282.293.817
	98.783.478

	6. Lợi nhuận thuân từ hoạt động KD
	30
	15.555.951.251
	15.617.396.897
	61.445.646

	7. Thu nhập khác
	31
	33.158.147.066
	33.541.601.746
	383.454.680

	8. Chi phí khác
	32
	31.886.282.302
	32.292.066.982
	405.784.680

	9. Lợi nhuận khác
	40
	1.271.864.764
	1.249.534.764
	(22.330.000)

	10.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 
	50
	16.827.816.015
	16.866.931.661
	39.115.646

	11. Chi phí thuế TNDN hiện hành
	51
	4.227.954.004
	4.237.732.915
	9.778.911

	12.Lợi nhuận sau thuế TNDN 
	60
	12.599.862.011
	12.629.198.746
	29.336.735


II. Nguyên nhân chênh lệch kết quả kinh doanh:
1. Giá vốn hàng bán giảm 383.454.680 đồng do điều chỉnh tăng chi phí khuyến mại hạch toán vào chi phí khác.

2. Giá vốn giảm đồng thời làm tăng lợi nhuận gộp 383.454.680 đồng.
3. Doanh thu hoạt động tài chính giảm 245.555.556 đồng do điều chỉnh doanh thu hoạt động tài chính về năm 2010 theo kết quả của Kiểm toán Nhà Nước.

4. Chi phí hoạt động tài chính giảm 22.330.000 đồng do kiểm toán độc lập điều chỉnh chi phí bảo lãnh sang chi phí khác. 

5. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 98.783.478 đồng do trích khấu hao TSCĐ tương ứng tăng nguyên giá TSCĐ qua kết quả kiểm toán của Kiểm toán Nhà Nước và chi phí qùa tặng khách hàng năm 2011 do Kiểm toán độc lập điều chỉnh.

6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 61.445.646 đồng nguyên nhân do tăng giảm các chỉ tiêu từ 1 đến 5.

7. Thu nhập khác tăng 383.454.680 đồng do kiểm toán độc lập điều chỉnh thu nhập khuyến mại xi măng.

8. Chi phí khác tăng 405.784.680 đồng do kiểm toán độc lập điều chỉnh chi phí khuyến mại xi măng và chi phí bảo lãnh. 

9. Lợi nhuận khác giảm 22.330.000 đồng nguyên nhân do tăng giảm chỉ tiêu 7 và 8.

10. Vậy tổng lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 39.115.646 đồng; Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng 9.778.911 đồng; Lợi nhuận sau thuế TNDN  tăng 29.336.735 đồng = (39.115.646 đồng - 9.778.911 đồng).  

Công ty cổ phần Vicem Thương mại Xi măng xin cam đoan những giải trình nêu trên là hoàn toàn đúng, phù hợp với thực tế phát sinh tại Công ty.

Kính báo cáo Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các số liệu giải trình trên.


Xin trân trọng cảm ơn!
     






        giám đốc 
Nơi nhận:

    - Như trên; 
    - H§QT, Ban KS;
    - L­u VT, TCKT, Tký Cty.




          








 Dương Công Hoàn















